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TÀI SẢN M.SỐ TH. MINH 30/09/2012  01/01/2012 
1 2 3 4 5

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN : 339.505.746.701   245.894.054.488     
 A/- TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 196.558.058.534  94.809.651.533     
 I/- TIỀN VÀ CÁC KHỎAN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN :110 10.406.130.390    1.108.630.004       
 1. Tiền 111 V.01 10.406.130.390    1.108.630.004        
 II/- CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: 120 V.02 -                       -                         
 1. Đầu tư ngắn hạn 121
 2. Dự phòng giãm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
 III/- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN: 130 67.713.675.274    67.125.478.566     
 1. Phải thu của khách hàng 131 63.070.403.013    51.842.653.593      
 2. Trả trước cho người bán 132 3.517.398.148      22.931.507.100      
5 . Các khoản phải thu khác 135 V.03 14.037.679.328    3.798.960.594        
 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (12.911.805.215)   (11.447.642.721)     
IV/- HÀNG TỒN KHO: 140 112.337.497.944  24.322.800.753     
 1. Hàng tồn kho 141 V.04 112.732.709.840  24.374.429.446      
 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (395.211.896)        (51.628.693)            
 V/- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC: 150 6.100.754.926      2.252.742.210       
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.069.507.582      196.992.937           
 2.Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 3.204.063.462      249.108.013           
3.Thuế và các khỏan phải thu Nhà nước 154 V.05 178.645.600         197.995.101           
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.648.538.282      1.608.646.159        
 B/- TÀI SẢN DÀI HẠN : 200 142.947.688.167  151.084.402.955   
 I/ CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN : 210 -                       -                         
 II/- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 220 131.413.249.544  139.374.333.106   
 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 126.808.001.928  130.790.476.316    
   - Nguyên giá 222 225.436.108.379  222.590.594.135    
   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (98.628.106.451)   (91.800.117.819)     
 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09
 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1.290.738.927      1.895.011.347        
   - Nguyên giá 228 1.382.915.141      1.983.582.561        
   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (92.176.214)          (88.571.214)            
 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 3.314.508.689      6.688.845.443        
 III/- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ : 240 V.12 -                       -                         
   - Nguyên giá 241
   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242
 IV/- CÁC KHỎAN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 3.800.000.000      -                         
 1. Đầu tư vào công ty con 251
 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 1.800.000.000      

   CTY CP XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE
                                    *****

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Quí III năm 2012)







STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ 
Từ 01/01/12 đến 

30/09/12
Từ 01/01/11 đến 

30/09/11
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD
1 Lợi nhuận trước thuế 01             (11.905.860.476)           10.782.054.550 
2 Điều chỉnh cho các khoản                                     -                                   -   

 -Khấu hao tài sản cố định 02                 9.524.125.741             9.992.613.040 
 -Các khoản dự phòng 03                 1.807.745.697           (5.713.883.262)
 -Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04                         (713.053)                    2.444.120 
 -Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05               (3.342.306.427)           (8.228.271.600)
 -Chi phí lãi vay 06                 5.697.358.318           17.662.014.673 

3 Lợi nhuận từ HĐ KD trước thay đổi vốn lưu động 08                 1.780.349.800           24.496.971.521 
 -Tăng giảm các khoản phải thu 09               (4.845.830.104)             2.744.490.824 
 -Tăng , giảm hàng tồn kho 10             (88.358.280.394)           27.463.929.460 
 -Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải 
trả, thuế thu nhập phải nộp)

11               24.351.250.694                407.877.487 

 -Tăng , giảm chi phí trả trước 12                 3.103.116.581             4.329.596.602 
 -Tiền lãi vay đã trả 13               (6.842.241.561)         (10.973.488.399)
 -Thuế thu nhập đã nộp 14                                     -                                   -   
 -Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15                793.161.654 
 -Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16           (1.493.566.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD 20             (70.811.634.984)           47.768.973.149 

II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ                                     -                                   -   

1 Tiền chi để mua sắm,XD TSCĐ và các TS DH khác 21               (6.107.299.310)           (1.686.630.113)

2
Tiền thu từ TL ,nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn 
khác

22                    259.582.230 

3 Tiền chi cho vay, mua các cc nợ của các đvị khác 23

4
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của các đơn vị 
khác

24

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào  đơn vị khác 25         (10.107.828.892)
6 Thu hồi đầu tư góp vốn vào  đơn vị khác 26           16.966.414.190 
7 Tiền thu lãi cho vay,cổ tức và lợi nhuận được chia 27                 3.481.015.256                                 -   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30               (2.366.701.824)             5.171.955.185 
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH                                     -                                   -   

1 Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH 31                                     -                                   -   

2
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được 33             193.162.246.189             3.281.268.519 
4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34           (110.687.122.048)         (58.567.311.045)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35                                     -                                   -   
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36                                     -                                   -   

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
( 9 tháng đầu năm 2012 )

CTY CP XNK LÂM THUỶ SẢN BẾN TRE
                            ****





CTY CP XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE 
                                 ***** 

 

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Quí III  năm 2012 ) 

 
I.Đặc điểm của doanh nghiệp: 
 

1.Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần: 100% 
Doanh nghiệp được hành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

số: 5503000055 ngày 27/06/2007 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre.  
2.Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp chế biến, kinh doanh thương mại xuất 

khẩu. 
       3.Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; nuôi trồng, chế biến 
thủy sản xuất khẩu. 
        4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp  Quí III  năm 2012: 
 

*  Tổng doanh thu: 51,3 tỷ, trong đó sản phNm chủ yếu: 

   + Tôm thành phẩm xuất khẩu    :   185 tấn, doanh thu 1,36 triệu USD (chiếm 55 % ) 
   + Tôm nguyên liệu                     :   240 tấn, doanh thu 23 tỷ (chiếm 45%) 
* Về sản xuất: 
   + Nhà máy chế biến: Nhà máy sản xuất tôm thành phẩm từ nguyên liệu thu hoạch tại 

các vùng nuôi của Công ty, tăng thêm mặt hàng giá trị gia tăng xuất cho thị trường Nhật, Ý… 
   + Tôm công nghiệp:  

• Tôm thẻ: Công ty đã quản lý, chăm sóc 151 ao nuôi và thu hoạch 79 ao nuôi .  
Còn lại 72 ao tiếp tục chăm sóc ở Quí 4. 

• Tôm sú: Công ty đã quản lý, chăm sóc, thu hoạch 93 ao nuôi thả giống từ Quí 2. 
* Về quản lý chung: 
    +  Công ty đã thiết lập quan hệ tín dụng với hệ thống ngân hàng, bước đầu đạt mức 

tín nhiệm tốt, vốn vay đưa vào sản xuất tương đối đảm bảo cho nguồn hàng xuất khẩu trong 
kỳ cho công ty . 

   + Tăng cường tìm kiếm thị trường xuất khẩu tốt, lợi nhuận cao hơn cho Công ty. 
* Phương hướng Quí 4 : 
   + Tiếp tục thả giống đầu tháng 10: 92 ao đồng thời chăm sóc và thu hoạch 72 ao thả 

từ Quí 3. Tổng cộng 164 ao dự kiến thu hoạch tháng 11/2012. 
   + Nhà máy chế biến 100% nguyên liệu tôm thẻ thu từ vùng nuôi Công ty và mua 

nguyên liệu từ bên ngoài đưa vào sản xuất đảm bảo được công suất hoạt động tăng so Quí 3. 
   + Tuy nhiên, do thời tiết biến đổi, tình hình dịch bệnh chung của ngành nuôi tôm cả 

nước nên sản lượng thu hoạch thấp . Mặt khác, nguyên liệu tôm nhập từ nước ngoài làm giá 
nguyên liệu giảm trên 20% so cùng kỳ gây khó khăn cho các Doanh nghiệp xuất khẩu có 
vùng nuôi trong đó có Công ty. Do những yếu tố khách quan trên nên kế hoạch sản xuất cũng 
như lợi nhuận 2012 của Công ty khả năng không đạt so kế hoạch. 



+ Tuy vậy, Công ty từng bước đã ổn định được nguồn vốn, quy trình sản xuất cho vùng 
nuôi và thị trường xuất khẩu tôm đã có nhiều khách hàng lớn ở những thị trường khó tính. 
Nhân sự quản lý và lao động tương đối ổn định so 2011 tạo tiền đề tốt cho kế hoạch 2013. 

 
II. Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế tóan : 
1. Kỳ kế tóan :  từ 01/07/2012 đến 30/09/2012 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng (VNĐ). 
 
 

 
 III. Chuẩn mực và chế độ kế tóan áp dụng : 
1. Chế độ kế tóan áp dụng : Kế tóan Việt Nam theo quyết định số: 15/QĐKT ngày 

20/03/2006 của Bộ Tài Chính. 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế tóan và chế độ kế tóan : 
-Báo cáo tài chính của công ty theo hệ thống kế toán Việt Nam và luôn tuân thủ chuẩn 

mực kế toán và chế độ  kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành. 
3. Hình thức kế tóan áp dụng : Chứng từ ghi sổ 
 
IV. Các chính sách kế toán áp dụng : 
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : 
- Nguyên tắc xác định các khoản tiền, tiền mặt, tiền gửi NH va øtiền đang chuyển : 
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng 

trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác được chuyển 
đổi sang Việt Nam Đồng theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm phát sinh và hạch toán. 

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : 
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :Ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền. 
 - Phương pháp hạch tóan hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên, riêng tôm và cá thành 

phẩm  theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 
- Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 
Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc 

vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho  
3. Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : Theo thông tư 13/2006/TT-BTC 

ngày 27/02/06. 
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ : 
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ đi  (-) giá trị 

hao mòn lũy kế. 
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : Theo 203/TT-BTC ngày 20/10/09 : khấu 

hao theo đường thẳng. 
- Phương pháp khấu hao TSCĐ  vô hình : Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn 

không khấu hao. 



5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính : Ghi nhậïn theo giá gốc. 
- Các khoản đầu tư liên doanh các trại tôm, cá : Được xác định theo giá trị vốn góp trừ 

giá trị các khoản thu nhập từ lợi nhuận thu được cuối mỗi vụ sản xuất theo quyết tóan của các 
trại liên doanh. Riêng phần giá trị vốn góp đầu tư  cho tài sản cố định được trừ dần theo tỷ lệ 
của thời gian liên doanh . 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay : 
        - Nguyên tắc ghi nhận  chi phí đi vay : Chi phí lãi vay đượïc ghi nhận vào chi phí sản xuất 
kinh doanh trong kỳ phân bổ cho  từng họat động sản xuất trừ chi phí lãi vay được vốn hóa. 

- Chi phí lãi vay trong thời gian  xây dựng được tính vào giá thành của công trình . 
 

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí khác : 
- Chi phí trả trước : được xác định theo giá trị ban đầu ( - ) giá trị phân bổ lũy kế . 
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo đường thẳng. 
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Chi phí phải trả  trong kỳ chi ở kỳ quyết tóan 

sau được ghi nhận hạch tóan trước vào chi phí cho kỳ nầy . 
9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của 

chủ sở hữu :  
Ghi nhận theo tỷ lệ giá trị cổ phiếu góp vốn  của các cổ đông , mệnh giá : 10.000 

đồng/1 cổ phiếu. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lêïch tỷ giá : Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và 

chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả họat 
động kinh doanh trong kỳ theo tỷ giá giao dịch Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm lập báo 
cáo . 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Thể hiện kết quả kinh doanh sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên .   
          10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu : 

- Doanh thu bán hàng : Doanh thu bán hàng  tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận doanh thu. 
- Doanh thu hoạt động tài chính : Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi do chênh lệch tỷ giá  

trong kỳ quyết tóan. 
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Bao gồm các khoản chi phí 

liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính,  chi phí lãi vay… 
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :  Được 

xác định từ  thu nhập chịu thuế  và thuế suất ưu đãi của từng dự án theo thời điểm thực hiện 
của các nghị định : 108/2006/NĐ ngàøy 22/9/2006 và 24/2007/NĐCP ngày 14/02/2007. 

13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :    
           14. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : 
 

 
 
 
 



         V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:   
                                                                             (Đơn vị tính : đồng)  

01- Tiền: 30/09/2012 01/01/2012 
- Tiền mặt 39.983.610 30.367.724 
- Tiền gửi ngân hàng 10.366.146.780 1.078.262.280 
Trong đó :    VNĐ 10.288.321.713 1.037.824.927 
                      USD 3.736,56 40.437.353 

Cộng 10.406.130.390 1.108.630.004 
 

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: - - 
 
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác: 30/09/2012 01/01/2012 
-Lãi phải thu Công nợ Hoàn Cầu 2.487.138.889 2.487.138.889 
- Tạm ứng vốn nuôi cá nguyên liệu           118.983.358            118.983.358  
- Các khoản phải thu khác 11.431.557.081           1.192.838.347 

Cộng 14.037.679.328 3.798.960.594 
   

04-Hàng tồn kho 30/09/2012 01/01/2012 
- Thức ăn, thuốc, hóa chất cho các vùng nuôi 
tôm cá công nghiệp : 5.846.676.647 2.981.622.104 
- Bao bì, công cụ, dụng cụ sản xuất: 2.030.192.383 1.495.068.644 
Chi phí sx tại các trại tôm, cá nguyên liệu, cá  
giống, các khu liên doanh đang trong giai đoạn 
nuôi chờ thu hoạch: 

 
28.675.888.831 

 
17.623.894.320 

- Thành phẩm : tôm, cá xuất khẩu: 76.179.951.979 1.544.580.249  
- Hàng gửi đi bán  729.264.129 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 112.732.709.840 24.374.429.446 
 * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 
0ñ 
 * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng toàn kho trong năm : 0đ  
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho:      

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 30/09/2012 01/01/2012 
- Thuế TNDN 178.645.600 178.645.600 
- Thuế thu nhập cá nhân  19.349.501 
 178.645.600 197.995.101 
06- Phải thu dài hạn nội bộ: - - 
   
07- Phải thu dài hạn khác: - - 
 
 
 

  



08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:   
 
 

    [ 

Khoản mục 
Nhà cửa, vật 
kiến trúc 

Máy móc, 
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn 

TSCĐ hữu 
hình khác 

Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình     

Số dư  01/01/2012 101.046.637.320 113.827.871.154 4.383.729.237 3.332.356.424 222.590.594.135 

- Mua trong năm 4.494.919.581 4.515.605.250 563.306.763 0 9.573.831.594 

- Tăng khác      

- Giảm trong kỳ 5.795.428.954 449.845.396 458.043.000 25.000.000 6.728.317.350 

Số dư  30/09/2012 99.746.127.947 117.893.631.008 4.488.993.000 3.307.356.424 225.436.108.379 

Giá trị hao mòn lũy kế     

Số dư 01/01/2012 36.817.321.922 50.533.792.504 2.880.804.154 1.568.199.238 91.800.117.818 

- Khaáu hao trong kỳ 3.182.085.545 6.145.356.694 223.309.326 31.955.645 9.582.707.210 

- Tăng trong kỳ      

- Giảm trong kỳ 2.237.514.666 207.883.810 264.371.614 44.948.488 2.754.718.578 

Số dư đến 30/09/2012        
37.761.892.801  

          
56.471.265.388  

       
2.839.741.866  

       
1.555.206.396  

          
98.628.106.451  

Giá trị còn lại của TSCĐHH    - 

Tại ngày 01/01/2012 64.229.315.398 63.294.078.650 1.502.925.083 1.764.157.186 130.790.476.317 

Số dư đến 30/09/2012   61.984.235.146   61.422.365.620     1.649.251.134    1.752.150.028  126.808.001.928  
      
  - Giá trị còn lại đến 30/09/2012 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 
các khoản vay: 78.488.119.486 đ 
   - Nguyên giá TSCĐ đến 30/09/2012 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : Không 
    - Nguyên giá TSCĐ đến 30/09/2012 chờ thanh lý: Không 
 

9 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: - - 
 

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 
 

Khoản mục 
 Quyền sử 
dụng đất  

 Quyền 
phát hành  

 Phần mềm 
máy tính  

 TSCĐ vô 
hình khác  

 Tổng cộng  

Nguyên giá TSCĐVH           
Số dư 01/01/2012 1.898.158.141 - 14.420.000 71.004.420 1.983.582.561 

- Mua trong kỳ      

- Tăng khác                               -   
- Thanh lý, nhượng bán      

- Giảm khác 597.000.000      3.667.420  600.667.420 
Số dư đến 30/09/2012 1.301.158.141 - 14.420.000 67.337.000 1.382.915.141 

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư 01/01/2012 14.024.214 - 7.210.000 67.337.000 88.571.214 

- Khaáu hao trong kỳ   3.605.000  3.605.000 



- Taêng khaùc      
- Thanh lý, nhượng bán      

- Giảm giá      
Số dư đến 30/09/2012 14.024.214 - 10.815.000 67.337.000 92.176.214 

Giá trị còn lại của TSCĐ VH          
- Tại ngày 01/01/2012 1.884.133.927  7.210.000 3.667.420 1.895.011.347 

- Số dư đến 30/09/2012 1.287.133.927  3.605.000  1.290.738.927 

 
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 30/09/2012 01/01/2012      

-Trại tôm giống Ninh Thuận  5.128.699.734 
- Khu 51 ha Ba Tri 170.810.440 1.269.773.209 
- Khu An Thủy 57.272.727 290.372.500 
- Khu 46ha 1.042.644.608 - 
- Khu 30ha 360.474.632  
- Khu 72ha 1.604.656.855 - 
- Khu 48 ha 36.200.000 - 
- Khu 37 BÑ 28.079.427 - 
- Sửa chữa lớn 14.370.000                                - 

Cộng 3.314.508.689 6.688.845.443 
 
 

12- Tăng, giảm bất động sản đầu - - 
   
 

13- Đầu tư dài hạn khác: - - 
 

14-Chi phí trả trước dài hạn: 30/09/2012 01/01/2012 
- Chi phí trả trước tiền thuê đất nuôi tôm, cá: 5.692.831.013 7.966.832.774 
-  Công cụ, dụng cụ đang dùng chờ phân bổ: 536.177.508 506.455.772 
- Chi phí chờ kết chuyển: 746.480.102 1.149.986.427 
-Đầu tư dài hạn (LD nuôi cá – phần TSCĐ)  896.694.876 
-Đầu tư dài hạn (LD nuôi cá – phần TSCĐ) 758.950.000 1.190.100.000 

Cộng 7.734.438.623 11.710.069.849 
 

15- Vay và nợ ngắn hạn: 30/09/2012 01/01/2012 
- Vay ngắn hạn:   

+Ngân hàng Đầu tư PT Bến Tre 69.404.267.051  
+ Ngân hàng Đầu tư PT – TP.HCM  29.494.926.621 
+Ngân hàng Đông Á 6.969.582.918 6.039.554.391 
+ Ngân hàng Quân Đội 41.635.755.184  

Cộng 118.009.605.153 35.534.481.012 
   
 
 
 



16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 30/09/2012 01/01/2012 
-Các loại thuế khác: thuế TNCN môi giới XK… 284.373.783 30.849.557 

Cộng 284.373.783 30.849.557 
      
17- Chi phí phải trả: 30/09/2012 01/01/2012 
- Lương khoán vùng nuôi, NMCB chưa chi       1.936.324.020  
- Lãi vay        164.983.315       1.040.321.824  
- Nguyên liệu cá NMCB 691.200.000 786.809.850 
- Lương HÑQT+ BKS 46.000.000 43.000.000 
- Phí kiểm toán  187.452.000 
- Phí giám sát kỹ thuật dự án 12.000.000 12.000.000 
- Lương công nhật, thời vụ       873.401.111  
- Tiền ăn giữa ca       543.338.900  
- Chi phí vùng nuôi       137.608.358   

Cộng 2.986.531.684 4.005.907.694 
 
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 30/09/2012 01/01/2012 
- Kinh phí công đoàn 547.457.634 531.072.786 
- Bảo hiểm xã hội 612.374.571 292.342.229 
- Bảo hiểm y tế 179.504.350 122.758.913 
- Bảo hiểm thất nghiệp 22.149.419  
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 30.613.614.060 35.520.257.764 

Cộng       31.975.100.034  36.466.431.692 
         
19-Phải trả dài hạn nội bộ: - - 
 
20- Vay và nợ dài hạn: 30/09/2012 01/01/2012 
- Nợ dài hạn   

+ Công ty Cp Hùng Vương  9.990.000.000 
+ Công ty Hùng Vương Vĩnh Long 50.000.000.000 50.000.000.000 

Cộng 50.000.000.000 59.990.000.000 
        
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả: - - 
 

 
 

 
 
 

22- Vốn chủ sở hữu: 
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Khoản mục Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

Quỹ dự phòng 
tài chính 

 
Quỹ đầu tư 
phát triển 

Thặng dư vốn 
cổ phần 

Cổ phiếu quỹ 
Lợi nhuận sau 
thueá chưa phân 

phối 
Coäng 

A 1 3  4 5  6 

Số dư 
01/01/2012 

 
150.000.000.000 
 

1.054.879.751 0 233.085.077.000 (68.654.558.823) (234.810.153.869) 80.675.244.059 

- Tăng vốn 
trong kỳ 

  
 

  
 

- 



- Lãi trong kỳ   
 

    

- Tăng khác 
trong kỳ 

 301.052.080 602.104.159   
 

903.156.239 

- Giảm vốn  
trong kỳ 

  
 

  
 

 

- Lỗ trong kỳ   
 

  
 

 

- Giảm khác       (1.505.260.399) (1.505.260.399) 

Số dư đến 
30/09/2012 

150.000.000.000 1.355.931.831 602.104.159 233.085.077.000 (68.654.558.823) (248.221.274.744) 68.167.279.423 

           
  b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30/09/2012 01/01/2012 
- Vốn góp của các đối tượng khác  150.000.000.000 150.000.000.000 
- Thặng dư vốn cổ phần 233.085.077.000 233.085.077.000 
- Cổ phiếu quỹ (68.654.558.823) (68.654.558.823) 

Cộng 314.430.518.177 314.430.518.177 
   

  c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu  
và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 

30/09/2012 01/01/2012 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu   
      + Vốn góp đầu năm 150.000.000.000 150.000.000.000 
      + Vốn góp cuối năm 150.000.000.000 150.000.000.000 
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:   
 
d- Cổ tức   
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: - - 
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: - - 
 
 
 

đ- Cổ phiếu  30/09/2012 01/01/2012 
- Số lượng cổ phiếu đăng lý phát hành 15.000.000 15.000.000 
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 15.000.000 15.000.000 
      + Cổ phiếu phổ thông 15.000.000 15.000.000 
      + Cổ phiếu ưu đãi   
- Số lượng cổ phiếu được mua lại 3.735.000 3.735.000 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11.265.000 11.265.000 
      + Cổ phiếu phổ thông 11.265.000 11.265.000 
      + Cổ phiếu ưu đãi   
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 10.000 
 

e- Các quỹ của doanh nghiệp: 30/09/2012 01/01/2012 
- Quỹ dự phòng tài chính 1.355.931.831 1.054.879.751 
- Quỹ đầu tư phát triển 602.104.159 - 



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối     (248.221.274.744)  (223.272.690.572) 
Coäng     (246.263.238.754) (222.217.810.821) 

 

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và điều lệ công ty.         
 g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy 
định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 
 

23- Nguồn kinh phí Năm 2012 Năm 2011 
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm - - 
- Chi sự nghiệp - - 
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 162.331.697 162.331.697 
 
 24- Tài sản thuê ngoài 
25 – Các nghiệp vụ với các bên liên quan 
 
a) Các giao dịch trọng yếu từ 01/01/2012 đến 30/09/2012 

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị (VNĐ) 
Doanh thu gia công cá 12.147.867.219 Công ty Cổ phần Châu Âu Công ty liên quan 
Mua hóa chất 122.980.000 
Doanh thu thuê ao nuôi 
cá 

5.776.065.455 Công ty cổ phần Hùng 
Vương 

Cổ đông lớn 

Doanh thu gia công cá 362.007.302 
Công ty cổ phần Hùng 
Vương- Ba Tri 

Công ty liên quan Góp vốn 2.000.000.000 

Góp vốn 1.800.000.000 
Thanh lý tài sản cố định 784.131.328 

Công ty cổ phần Giống 
thủy sản Hùng Vương- Bến 
Tre 

Công ty liên kết 

Chi phí được trả lại 7.579.429.114 
 
b)Đến 30/09/2012, khoản phải thu các bên liên quan được thể hiện như sau: 
 

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị (VNĐ) 
1. Phải thu khách hàng    

Doanh thu thuê ao nuôi 
cá 

6.353.672.000 Công ty cổ phần Hùng 
Vương 

Cổ đông lớn 

Doanh thu gia công cá 37.210.986 
Công ty cổ phần Hùng 
Vương- Ba Tri 

Công ty liên quan Bán hàng 523.607.200 

Công ty cổ phần Nuôi 
trồng giống thủy sản Hùng 
Vương- Miền tây 

Công ty liên quan Doanh thu thuê ao nuôi 
cá 

4.734.782.000 

TỔNG CỘNG   11.649.272.186 



2.Phải thu khác    
Thanh lý tài sản cố định 784.131.328 Công ty cổ phần Giống 

thủy sản Hùng Vương- Bến 
Tre 

Công ty liên kết 
Chi phí được trả lại 7.579.429.114 

Công ty CP Hùng Vương Cổ đông lớn Chi hộ 100.000.000 
TỔNG CỘNG   8.463.560.441 

3.Phải trả người bán    
Công ty cổ phần Giống 
thủy sản Hùng Vương- Bến 
Tre 

Công ty liên kết Mua nguyên vật liệu 3.378.206.385 

Công ty Cổ phần Châu Âu Công ty liên quan Mua nguyên vật liệu 135.278.000 
TỔNG CỘNG   3.513.484.385 

3.Phải trả khác    
Công ty cổ phần Hùng 
Vương 

Cổ đông lớn Cho mượn không lãi 
suất 

3.000.000.000 

4. Người mua trả tiền 
trước 

   

Công ty Cổ phần Châu Âu Công ty liên quan Tạm ứng tiền gia công 
cá 

20.445.205.316 

Công ty cổ phần Hùng 
Vương 

Công ty liên quan Tạm ứng mua cá 
nguyên liệu 

9.990.000.000 

TỔNG CỘNG   30.345.205.316 
5.Phải trả dài hạn khác    
Công ty TNHH Hùng 
Vương – Vĩnh Long 

Công ty liên quan Tạm ứng mua cá 
nguyên liệu 

50.000.000.000 
 

 
 
 

 

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo KQHĐKD  
 
 
[ 
 

 

 Quí III-2012 Quí III-2011 
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dv: 51.349.354.388 50.316.403.845 
2- Các khoản giảm trừ doanh thu: - - 
3- Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv: 51.349.354.388 50.316.403.845 
4- Giá vốn hàng bán: 56.575.624.014 40.240.125.356 
     - Giá vốn của hàng hóa đã bán 25.934.066.282 38.366.057.428  
     - Giá vốn của thành phẩm     30.641.557.732            1.874.067.928  
5- Doanh thu hoạt động tài chính : 3.481.015.256 7.777.240.666 
     - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 49.582.053               9.569.066 
     - Lãi góp vốn liên doanh 3.431.433.203         7.767.671.600 
6- Chi phí tài chính (Mã số 22) 1.286.038.512 7.455.114.149 
     - Lãi tiền vay 1.286.038.512 6.769.521.977 
     - Khác  685.592.172 
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